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BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 

Đỗ Minh Cương (*) 

ấn đề phát triển văn hóa và con 
người Việt Nam đang được thảo 

luận trong một bối cảnh đặc biệt: thế 
giới còn chao đảo trong cuộc khủng 
hoảng tài chính–kinh tế, trong nước 
đang đối mặt với khó khăn của tình 
trạng giảm phát, thất nghiệp gia tăng 
và mối lo xung quanh việc tranh chấp 
biển, đảo với một số quốc gia láng 
giềng... Tình hình mới đã xuất hiện 
những thời cơ và thách thức của nó, 
đồng thời  cũng bộc lộ rõ hơn những vấn 
đề và khía cạnh phức tạp cần được phân 
tích, đánh giá cả từ phương diện nghiên 
cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. 

1. Khủng hoảng kinh tế thế giới và khía cạnh mới 

của kinh tế tri thức và văn hóa  

Toàn cầu hóa đã được phân tích 
trong nhiều sách, báo và sự kiện truyền 
thông nhưng mới hơn nửa năm trở lại 
đây vẫn làm cho chúng ta bất ngờ với 
tính nhiều mặt của nó. Sự phồn vinh 
mà nó đem lại hóa ra quá mong manh; 
trong nền kinh tế và đời sống xã hội của 
mỗi quốc gia là thành viên của WTO (kể 
cả nhiều nước chưa vào WTO) đều có 
hai phần thật và ảo: hàng hóa ảo, tiền 
ảo, tiềm năng ảo, tăng trưởng ảo và cả 
giá trị ảo. Trong điều kiện thuận lợi, khi 
con người có niềm tin vào sự chuyển đổi 
tiềm năng thành hiện thực thì cái ảo (ví 

dụ, tri thức, giá trị thương hiệu, thị giá 
cổ phiếu và chỉ số tăng của thị trường 
chứng khoán...) có thể trở thành cái thật 
(tiền thật, giá trị hàng hóa...) sau một 
khoảng thời gian nhất định. Nhưng khi 
niềm tin của những người tham gia giao 
dịch bị giảm thiểu hay bị sụp đổ thì cái 
ảo không thể trở thành cái thực, mặc dù 
phần đóng góp của nó đã được tính đến 
trong các bảng cân đối tài sản và báo 
cáo tài chính của các công ty và được trả 
lương, đưa vào tiêu dùng theo kiểu “đếm 
cua trong lỗ”. Cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới, xuất phát từ khủng hoảng tài 
chính Mỹ, đang diễn ra cho thấy phần 
ảo được tích tụ trong nhiều năm nay đã 
lớn hơn phần thật nhiều lần; ∗càng 
những nước có nền kinh tế tri thức và 
công nghệ thông tin phát triển thì phần 
ảo càng nhiều; thế giới đã tiêu xài thực 
hơn rất nhiều so với cái có thể làm ra; 
con người đã trở thành con nợ của chính 
mình và phải trả nợ trong nhiều năm 
tương lai trước mắt. Hoa Kỳ, một nước 
có nền kinh tế phát triển nhất thế giới 
và là đầu tàu của trào lưu toàn cầu hóa 
và kinh tế tri thức, đã bộc lộ những mặt 
trái và điểm yếu căn bản trong khủng 
hoảng; từ một chủ nợ lớn cách đây hơn 
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20 năm nay đã trở thành con nợ lớn 
nhất thế giới. Theo công bố của Bộ Tài 
chính Mỹ, thâm hụt ngân sách của nước 
này trong năm tài chính 2008, tính từ 
1/10/2007 đến 30/9/2008, đã tăng gấp 3 
lần so với năm trước, chiếm 3,2% GDP. 
Dự đoán năm 2009 có thể lên đến 10-
12% GDP! Hoa Kỳ có một thể chế tài 
chính được coi là hình mẫu của thế giới 
với tầng lớp học thuật, chuyên gia và 
tầng lớp quản trị doanh nghiệp tinh 
hoa, với các thiết chế quản lý vĩ mô 
hùng mạnh như Cục Dự trữ Liên bang 
(FED, hoạt động từ năm 1915), Uỷ ban 
Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC, thành lập 
năm 1934 với 3.798 nhân viên năm 
2007), các công ty kiểm toán, các công ty 
đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp 
hàng đầu thế giới... nhưng cũng không 
có khả năng dự báo và ngăn chặn được 
sự sụp đổ của các ngân hàng và công ty 
bảo hiểm lớn; cũng không kiểm soát 
được các vụ lừa đảo tài chính có quy mô 
hơn 50 tỷ USD của Bernard Madoff, 
khoảng 8 tỷ USD của Allen Stanford (1). 
Ngoài nước Mỹ cũng đã xuất hiện các vụ 
lừa đảo tài chính quy mô lớn như vụ lợi 
dụng công nghệ thông tin để giao dịch 
ảo làm mất 7,3 tỷ USD của Ngân hàng 
lớn thứ hai nước Pháp Société Générale 
(SocGen) (2), Tập đoàn tin học Satyam 
đứng hàng thứ tư ấn Độ thừa nhận gian 
lận kế toán và tạo lợi nhuận ảo lên đến 
1 tỉ USD... 

Chính lòng tham của con người và 
sự phát triển vượt trước quá xa của công 
nghệ, trước hết là công nghệ thông tin 
và công nghệ tài chính, so với năng lực 
kiểm soát của các chính phủ là nguyên 
nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng 
tài chính-kinh tế hiện nay.  

Nguyên nhân của khủng hoảng xuất 
phát từ nhiều phương diện: kinh tế, 
chính trị, năng lực lãnh đạo-quản lý của 
chính quyền, khoa học-công nghệ và văn 

hóa. ở đây, chúng tôi muốn đi sâu vào 
nguyên nhân văn hóa và công nghệ. 

Một là, công nghệ thông tin, bao 
gồm tin học, viễn thông, Internet, mạng 
xã hội ảo, v.v... đã tạo ra một xã hội ảo 
tồn tại song song với xã hội thực và đã 
khiến con người ngày càng bị thu hút và 
phải phụ thuộc vào nó. Con người sẽ ra 
sao nếu vào ngày làm việc mà không có 
điện, điện thoại và mất Internet? Các 
công việc hiện đại ngày nay- thuộc về 
nền kinh tế tri thức - đều hoạt động dựa 
vào nguồn tài nguyên ảo và các công cụ 
ảo hóa thế giới hiện thực. Thông tin là 
hình ảnh chứ không phải là bản thân 
của hiện thực. Nhưng công nghệ thông 
tin hiện đại đã tạo ra một thế giới ảo 
nhiều chiều (3D, 4D...) giống như thật 
và có ưu điểm hơn thế giới thật về tốc độ 
và phạm vi tìm kiếm, truyền tải, phản 
ánh và trao đổi tri thức, giao dịch 
thương mại, đầu tư và thanh toán tài 
chính... Đồng thời, với lĩnh vực hoạt 
động tài chính, với nhiều loại hàng hóa, 
dịch vụ, công cụ phức tạp, rất khó kiểm 
tra mức độ xác thực của các báo cáo, 
thông tin về lợi nhuận, tài sản và giá trị 
thực của các công ty, ngân hàng, quỹ 
đầu tư... Cái giả thường lẫn lộn hoặc 
thay thế cái thực cả trong trường hợp vô 
tình và hữu ý. Tính chất hình ảnh của 
thông tin cộng với thế giới ảo của công 
nghệ đã tạo ra sự nhiễu loạn tâm thức 
và hành vi của con người, trong phạm vi 
cá nhân, tổ chức và xã hội; tạo ra các 
hành động “có tính bầy đàn” trong 
phạm vi quốc gia và toàn cầu. Tâm lý 
hoảng loạn và khả năng lan truyền 
mạnh mẽ của nó có thể làm sụp đổ 
nhiều ngân hàng và thị trường chứng 
khoán ngay cả ở các nước phát triển.  

Có hai ví dụ tiêu biểu cho tình trạng 
này: (1) Vào lúc thị trường chứng khoán 
ở nước ta lên cao nhất (tháng 2 đến 
8/3/2007), cổ phiếu của đa số các công ty 
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trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ 
Chí Minh đã tăng từ 10 đến hơn 60 lần 
so với mệnh giá (10.000Đ/CP), có một số 
tiếng nói đã cảnh báo về tình trạng thị 
trường phát triển quá nóng và hiện 
tượng bong bóng nhưng đã bị công 
chúng nhà đầu tư phê phán là ý kiến 
thiếu tính xây dựng và bị bỏ qua, nay 
thị giá các cổ phiếu này có mức giảm 
trên dưới 10 lần khiến các nhà đầu tư 
đó mất đi số tiền tương ứng. Đáng tiếc 
là hầu hết công chúng đầu tư nước ta là 
những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đã 
đầu tư vào chứng khoán số tiền có 
nguồn gốc từ bán tài sản thực (đất đai, 
vàng...) hoặc từ tiết kiệm tiêu dùng của 
gia đình họ. Tình trạng giá cả bong 
bóng đã lây lan sang thị trường nhà đất. 
(2) Đến nay, chỉ số tăng, giảm của cả 
hai sàn giao dịch chứng khoán Việt 
Nam vẫn bị chi phối chủ yếu bởi sự tăng 
giảm của thị trường chứng khoán Mỹ 
cùng ngày kết thúc trước đó hơn là sự 
phụ thuộc của tình hình kinh doanh của 
các công ty niêm yết và tin tức từ nền 
kinh tế vĩ mô nước ta. 

Hai là, toàn cầu hóa, xuất phát từ 
cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, tự 
do hóa thương mại và đầu tư, đã hình 
thành nên các khuôn mẫu hành vi xã 
hội và lối sống có tính lan truyền, quốc 
tế hóa cao với tính cách nhiều mặt và 
khó lường của nó. Trong cái văn hóa và 
“phương thức sinh hoạt” toàn cầu này, 
thật giả khó phân biệt, giá cả thường 
lẫn lộn với giá trị, cái hay của nó thì ta 
không biết học hỏi, phát huy, còn cái dở, 
mặt trái của nó thì dễ bắt chước nên dễ 
bị thua thiệt với các nước đi trước.  Văn 
hóa khuyến khích tiêu dùng, “lối sống 
Mỹ” đã hiện diện và được truyền bá ở 
nước ta bằng nhiều con đường và hình 
thức khác nhau, như hàng hóa, phim 
ảnh, truyền hình, truyền thông, kinh 

nghiệm và lý luận kinh tế, kinh doanh 
v.v... Người Việt Nam dễ có ấn tượng với 
cách thức kích cầu từ doanh nghiệp đến 
nhà nước và lối “tiêu dùng kiểu Mỹ”, 
thường hiểu rằng các tỷ phú Mỹ sống 
rất sang trọng và tiêu xài hoang phí, 
song lại ít quan tâm đến sự chuyên cần, 
tiết kiệm cá nhân và hào phóng trong 
hoạt động từ thiện của những doanh 
nhân vĩ đại của nước Mỹ.  Hai năm gần 
đây số lượng xe “siêu sang” nhập khẩu 
cho các doanh nhân nước ta đã khoảng 
50 chiếc, trị giá mỗi chiếc dao động 
trong khoảng từ 150 ngàn đến 1,35 
triệu USD, trong khi người giàu nhất 
thế giới là Bill Gate đến Việt Nam đi 
cùng đồng nghiệp từ sân bay Nội Bài về 
Hà Nội bằng chiếc xe minibus 16 chỗ 
ngồi, còn người giàu thứ hai thế giới là 
Warrant Buffet đang sử dụng một chiếc 
xe ô tô cũ có giá thị trường khoảng 10 
ngàn USD. Và chúng ta càng khó hiểu 
hơn khi cả hai tỷ phú này đều đã cam 
kết sẽ hiến tặng hơn 95% tài sản của họ 
cho các quỹ từ thiện của thế giới. Còn ở 
nước ta có tỷ phú nào hiện nay có hảo 
tâm hiến tặng đến 1/3 tài sản của mình? 

 Sự cộng sinh, hợp lực giữa điện 
ảnh-văn hóa và kinh doanh của Hàn 
Quốc đã tạo ra một thứ hội chứng yêu 
thích hàng xứ Hàn tại Việt Nam, trong 
khi hình ảnh Việt Nam ở nước họ lại 
chủ yếu là các cô dâu Việt văn hóa thấp 
và bộ phận tu nghiệp sinh lao động bất 
hợp pháp (phá hợp đồng). Điều đáng lo 
ngại là trong thời gian gần đây, “thương 
hiệu quốc gia” của Việt Nam bị giảm giá 
do tình trạng tham nhũng có tổ chức (vụ 
PCI – Dự án Đại lộ Đông – Tây là một ví 
dụ), sự thiếu tự trọng dân tộc và thói vô 
đạo đức trong kinh doanh như làm hàng 
giả, hàng nhái, lạm dụng hóa chất có 
hại tới sức khỏe con người trong các mặt 
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hàng thực phẩm xuất khẩu và tiêu dùng 
trong nước... 

Thực tế cho thấy, các giá trị và bản 
sắc văn hóa dân tộc chưa tạo ra được bộ 
lọc loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực và 
phát huy được mặt tích cực của tiến 
trình toàn cầu hóa để đưa nước ta vào 
quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững. 
Mặc dù có nhiều thành tích trong tăng 
trưởng kinh tế trong gần hai thập kỷ trở 
lại đây nhưng chúng ta chưa tạo ra được 
mô hình phát triển thành công có thể so 
sánh với cách làm của Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong. 
Nói cách khác, đáng lẽ cần học theo sự 
thành công của mô hình Đông á, hiện 
nay phương thức phát triển kinh tế của 
Việt Nam lại giống mô hình Đông Nam 
¸ nhiều hơn. 

II. Quan điểm mới về phát triển văn hóa, con 
người và dân tộc 

Trong khủng hoảng luôn có những 
cơ hội; những nước đi trước bị khủng 
hoảng có thể là cơ hội tốt cho những 
nước đi sau học hỏi, rút kinh nghiệm và 
tiến lên; tình thế khó khăn không còn 
đường lùi cũng tạo ra cơ hội để chúng ta 
phải đổi mới thể chế quản lý nền kinh tế 
và cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp để 
tạo ra hiệu quả chung. Vậy cuộc khủng 
hoảng kinh tế đang diễn ra ở Mỹ, thế 
giới và trong nước giúp chúng ta rút ra 
những nhận thức gì có ý nghĩa phương 
pháp luận, có ích cho sự phát triển văn 
hóa và con người Việt Nam? Theo chúng 
tôi, đó là: 

1, Cần nhận thức đầy đủ hơn về văn 
hóa và vai trò của nó đối với sự phát triển 
của con người và dân tộc Việt Nam  

Văn hóa, theo nghĩa rộng nhất, “là 
sự tổng hợp của mọi phương thức sinh 
hoạt cùng với những biểu hiện của nó 
mà loài người đã sản sinh ra nhằm 

thích ứng những nhu cầu đời sống và 
đòi hỏi của sự sinh tồn” (3, tr.431). Nói 
cách khác, văn hóa là sự nhân cách hóa 
của con người với thế giới khách quan, 
là sản phẩm của tình cảm, trí tuệ con 
người. Con người là “một loài động vật 
có văn hóa” nên chúng ta thường đồng 
nhất đời sống con người với đời sống hay 
phương diện văn hóa của nó. Đó là một 
sự trừu tượng hóa quá mức dẫn đến sai 
lầm trong nhận thức và hành động. 
Trong hiện thực, trước khi có đời sống 
văn hóa, con người văn hóa, đã có con 
người tiền văn hóa, con người mang 
nặng tính bản năng với các nhu cầu 
sinh lý và rất cơ bản của họ là ăn, mặc, 
ở, đi lại vào mức trung bình của xã hội 
đương thời. Nếu chưa giải quyết được 
các nhu cầu rất cơ bản của con người thì 
rất khó đòi hỏi họ có được đời sống văn 
hóa phong phú hay những hành vi nhân 
văn cao cả. Trong thời kỳ toàn cầu hóa, 
sẽ là ngây thơ và ảo tưởng khi mong 
muốn xây dựng một tổ chức hay xã hội 
có mức phát triển kinh tế thấp, đời sống 
vật chất nghèo nhưng lại có đời sống 
văn hoá cao. Văn hóa dân gian đã tổng 
kết vấn đề này trong ca dao, tục ngữ; 
chẳng hạn, “đói ăn vụng, túng làm càn”; 
“đói thì đầu gối phải bò”... K. Marx cũng 
nói đến “hành vi lịch sử đầu tiên” và 
tình trạng “bị tha hóa” của con người; 
con người trước hết cần có cái để ăn, 
mặc, ở trước khi có thể sáng tác thơ và 
sinh hoạt tôn giáo, triết học... Khi xã hội 
rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế 
dễ dẫn đến khủng hoảng niềm tin, tư 
tưởng, lý luận... và chúng ta phải chủ 
động phòng chống với các nguy cơ hành 
vi lệch chuẩn tăng cao.  Vì vậy, văn hóa 
phải vì sự phát triển của con người hiện 
thực, trước hết trong đời sống kinh tế, 
chứ không phải để kìm hãm các nhu cầu 
phát triển tự nhiên của con người bằng 
các quan điểm, quy chuẩn giáo điều và 
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cứng nhắc. Cũng không nên kỳ vọng 
quá cao rằng nền văn hóa dân tộc có 
bản sắc sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh 
và sự khác biệt của các doanh nghiệp 
nước ta trên thị trường toàn cầu. 

Văn hóa cũng có tính ảo và mặt ảo 
so với hiện thực khách quan. Nền văn 
hóa nào cũng có tính hai mặt; có yếu tố 
tạo sự ảo giác, tự bằng lòng và tính bảo 
thủ. Đối với các quá trình hoạt động 
thực tiễn và phát triển, văn hóa thường 
tồn tại dưới dạng tiềm năng trong các cá 
nhân, cộng đồng. Nếu các chủ thể lãnh 
đạo, quản lý không có khả năng khai 
thác, phát huy nguồn tài nguyên tiềm 
ẩn này thì văn hóa dân tộc mãi vẫn là 
một nguồn lực ảo hay một thứ “quy 
hoạch treo” phi thực tiễn, thậm chí nó 
có thể tự phát tạo nên hình thức “văn 
hóa xấu”, “văn hóa yếu” hoặc văn hóa 
phản văn minh, cản trở sự phát triển.  

Nhận thức về vai trò tích cực của 
văn hóa dân tộc nước ta đã có sự đồng 
thuận xã hội theo tinh thần của Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng, năm 1996: 
“Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội” 
(4, tr.10). Nhưng vấn đề cần tiếp tục 
làm rõ thêm là nội hàm của cụm từ “nền 
tảng tinh thần” là gì? Mặt trái, ảnh 
hưởng tiêu cực của văn hóa dân tộc đối 
với sự phát triển của dân tộc ta hiện 
nay là gì? Mối quan hệ giữa hai mặt của 
văn hóa nước ta đang diễn ra như thế 
nào? Tại sao trong giai đoạn hiện nay 
chúng ta không phát huy được sức 
mạnh của văn hóa dân tộc như trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ? 

2, Cần bổ sung nhận thức về vai trò 
“bộ lọc”, “phanh hãm” và “van xả” của 
văn hóa đối với con người trong lĩnh vực 
hoạt động kinh tế, kinh doanh 

Chúng tôi đã nhiều lần luận chứng 
rằng văn hóa dân tộc là mục tiêu, là động 
lực, là linh hồn và hệ điều tiết phát triển 
của các quốc gia; văn hóa kinh doanh là 
một nguồn lực và cách thức phát triển 
kinh doanh bền vững; kinh doanh có văn 
hóa có thể tạo ra sự giàu có lâu bền cho 
chủ thể (xem thêm: 5, tr.46-55; tr.72-77). 
Thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội nước 
ta hơn 20 năm qua cho thấy rất khó thực 
hiện được lý luận này và vai trò tích cực 
của văn hóa không chỉ có như vậy. Nay 
cần nhận thức thêm các vai trò hay chức 
năng của văn hóa đối với đời sống các cá 
nhân và cộng đồng: 

Bộ lọc của văn hóa là cách nói hình 
tượng về khả năng tiếp thu có chọn lọc 
của các chủ thể văn hóa dân tộc với các 
nền văn hóa, văn minh từ bên ngoài 
trong quá trình giao lưu kinh tế và văn 
hóa. Phanh hãm của văn hóa là khả 
năng bảo tồn và điều chỉnh trong một 
giới hạn an toàn của bản sắc dân tộc  
trước nguy cơ phát triển quá nhanh, 
quá nóng, tăng trưởng cao song kém 
hiệu quả và chất lượng của nền kinh tế 
có thể khuyến khích lối kinh doanh tối 
mắt vì các lợi ích ngắn hạn  “đổi văn hóa 
lấy sự tăng trưởng kinh tế”. Van xả của 
văn hóa là nói về chức năng bình ổn, 
giải tỏa những bức xúc, stress... của văn 
hóa (nghệ thuật, thể thao, niềm tin tôn 
giáo...) để chủ thể văn hóa có một cuộc 
sống cân bằng, an lạc, hạnh phúc. Biết 
hít thở, cười, nghỉ ngơi... đúng cách cũng 
là những kỹ năng làm tăng thêm chất 
lượng cuộc sống. 

 Trong lối sống, văn hóa của mỗi 
dân tộc có sắc thái và mức độ khác nhau 
về ba yếu tố trên. Ví dụ, văn hóa Mỹ có 
bộ lọc mạnh (văn hóa của “cái nồi hầm 
nhừ”), nhưng yếu về khả năng phanh 
hãm và van xả; Mỹ có tỷ lệ người mất 
kiểm soát bản thân cao khi bị khủng 
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hoảng dẫn đến nhiều vụ giết người, tự 
sát. Nhật Bản có nền văn hóa làm bộ lọc 
và phanh hãm tốt nhưng hệ thống van 
xả có vấn đề với hội chứng karôsi và tỷ 
lệ doanh nhân tự sát khá cao. Còn văn 
hóa Việt Nam? Dễ nhận thấy, chúng ta 
là một dân tộc sống lạc quan, có van xả 
tốt nhưng bộ lọc và hệ thống phanh hãm 
rất khó đánh giá chất lượng. Nếu nhìn 
vào việc chính quyền Hà Nội đã cấp 
phép cho xây khách sạn ở công viên 
Thống Nhất và cách tổ chức lễ hội Chùa 
Hương, Yên Tử... thì dường như chúng 
ta sẵn sàng bỏ văn hóa và môi trường 
trong lành để lấy kinh tế. Chúng ta cần 
sự phát triển có văn hóa, cần các nhân 
tố văn hóa trở thành động lực để phát 
triển kinh tế, song cũng cần cả chức 
năng bộ lọc, phanh hãm và van xả của 
văn hóa - đó là vai trò dự trữ sinh quyển 
của văn hóa cho đời sống trong lành và 
an lạc của con người Việt Nam. 

3, Thực hiện chính sách ưu tiên lợi 
ích dân tộc, quốc gia trong một thế giới 
toàn cầu hóa 

Giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích 
dân tộc và quốc gia không chỉ là bài 
toán khó đối với các nhà chính trị mà 
còn là một thách đố với giới khoa học và 
mối quan ngại của nhân dân. Từ năm 
1924 quan điểm chủ nghĩa dân tộc “là 
động lực lớn của đất nước” của lãnh tụ 
Nguyễn ái Quốc (6, tr.465) chỉ là thiểu 
số so với quan điểm của Quốc tế Cộng 
sản về cuộc cách mạng vô sản trên toàn 
thế giới với ảnh hưởng lớn của nó trong 
phong trào và chủ nghĩa xã hội hiện 
thực kéo dài 65 năm sau đó - tới khi 
Liên Xô tan rã với sự phát triển chủ 
nghĩa dân tộc nhiều màu sắc, trong đó 
có hình thức cực đoan. ở Việt Nam 
trong thời kỳ Đổi mới, chủ trương của 
Đảng phát huy tinh thần- chủ nghĩa  
yêu nước có hàm ý đó là chủ nghĩa dân 

tộc theo nghĩa không hẹp hòi, cực đoan; 
chúng ta nói nhiều về nội lực trong nước 
là quyết định, ngoại lực quốc tế là quan 
trọng  nhưng vẫn chưa chỉ rõ được quan 
hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích nhân 
loại trong chính sách; dùng cụm từ “giải 
quyết hài hòa” cũng chưa tường minh. 
Thế nào là giải quyết hài hòa quan hệ 
giữa dân tộc và quốc tế, nhân loại? 

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế thì xu hướng chủ nghĩa 
dân tộc càng nổi lên rõ nét; lối sống 
khoan dung, cộng sinh và tôn trọng sự 
khác biệt của người khác được thế giới 
tôn trọng và truyền bá như một văn hóa 
ứng xử - văn hóa chính trị chuẩn mực. 
Việc Na Uy, Thụy Sỹ không gia nhập 
EU, nước Anh không thay thế đồng 
Bảng của mình bằng Euro... là xuất 
phát từ các giá trị tự do và dân chủ 
trong chính trị và bản lĩnh của giới cầm 
quyền chứ không phải vì một phong 
trào toàn thế giới hay vì lợi ích trước 
mắt của các bên hữu quan. Hệ thống bộ 
lọc và phanh hãm của nền văn hóa các 
nước này rõ ràng là mạnh. 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu 
rộng hơn vào tiến trình toàn cầu hóa 
kinh tế và tự do hóa thương mại. Đã đến 
lúc chúng ta cần khẳng định lợi ích dân 
tộc là cơ sở quan trọng nhất trong các 
chính sách đối ngoại và an ninh quốc 
gia; chủ nghĩa dân tộc là nguồn động lực 
vào loại lớn nhất cần được nuôi dưỡng 
và phát huy. Những kinh nghiệm và bài 
học lịch sử cho thấy, nhà nước nào cũng 
xây dựng đường lối, chính sách và dùng 
nhiều biện pháp nhằm bảo vệ cho lợi ích 
của dân tộc mình; phần lớn các chính 
phủ văn minh vẫn sẵn sàng “nói một 
đằng làm một nẻo” nếu điều đó có lợi 
cho đất nước họ. Liên quan tới lợi ích 
quốc gia, dân tộc thì kinh tế được ưu 
tiên hơn văn hóa; văn hóa thường được 
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sử dụng như một công cụ để đạt tới các 
mục tiêu chính trị và kinh tế (chính 
sách ngoại giao bóng bàn, ngoại giao 
bằng dàn nhạc giao hưởng, v.v...). 
Không thể vì tình cảm hay tình nghĩa 
giữa các giới cầm quyền mà nhượng bộ lợi 
ích chính trị và kinh tế lâu dài, trước hết 
là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và độc lập 
dân tộc. Trong việc giải quyết vấn đề 
tranh chấp chủ quyền hai quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới trên 
biển của nước ta hiện nay, chúng tôi nhất 
trí với nhận định của Hội thảo “Tranh 
chấp chủ quyền tại Biển Đông: Lịch sử, 
Địa chính trị và Luật pháp quốc tế” do 
Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 
17/3/2009 rằng: Khả năng tiến hành 
thương lượng hoà bình về chủ quyền giữa 
các nước có tranh chấp được đề cập đến 
nhưng tính khả thi không được đánh giá 
cao do không nước nào muốn nhân 
nhượng về chủ quyền. Đồng thời chúng 
tôi cũng đồng thuận với các khuyến nghị 
chính của Hội thảo như sau: 

- Đấu tranh bảo vệ chủ quyền của 
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa, biển Đông dựa trên hai sức 
mạnh là dân tộc và thời đại. Dân tộc: là 
khối đại đoàn kết dân tộc (trong và 
ngoài nước); và Thời đại là luật pháp 
quốc tế, tính chính nghĩa của Việt Nam.  

- Quốc hội cần thông qua luật về chủ 
quyền đối với Hoàng Sa - Trường Sa. 
Chính phủ cần có chiến lược biển toàn 
diện và đồng bộ, liên quan đến nhiều 
lĩnh vực, trong đó chú ý đến việc hiện 
đại hóa quân đội nhằm tăng cường sức 
mạnh răn đe.  

- Nên 4 hóa vấn đề tranh chấp ở 
Biển Đông: Xã hội hóa, Công khai hóa, 
Quốc tế hóa và Phi nhạy cảm hóa.  

- Phải xây dựng được hồ sơ pháp lý 
đầy đủ về vấn đề này dùng để đấu tranh 

chính trị, tuyên truyền, đàm phán và 
lúc cần cho việc phân xử tại Tòa án quốc 
tế (7). 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế không nên có ảo tưởng về 
chủ nghĩa quốc tế thay thế cho chủ 
nghĩa dân tộc, tình hữu nghị và cách 
ứng xử văn hóa cao hơn các lợi ích kinh 
tế-chính trị. Lợi ích dân tộc vẫn là “hệ 
điều hành” và động lực của các hoạt 
động và quá trình chính trị, kinh tế, 
ngoại giao... của một quốc gia. Nguồn 
lực to lớn nhất của nước ta chính là sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc, bao gồm cả 
cộng đồng người Việt Nam ở trong và 
ngoài nước; sức mạnh của quốc tế, nhân 
loại trước hết là từ luật pháp và văn hóa 
thế giới. Kết hợp cả hai sức mạnh này 
một cách sáng suốt, khôn ngoan vì mục 
tiêu phát triển con người, dân tộc Việt 
Nam một cách toàn diện, bền vững là 
một triết lý chính trị của chúng ta. 
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